Bài 11:

GlANG MAI THANH QUẢN

Bệnh giang mai ở miền Bắc càng ngày càng ít đi rõ rệt. Đặc biệt giang mai thanh quản càng giảm nhiều. Giang mai thanh quản ở giai đoạn một và giai đoạn hai hầu như không còn thấy nữa, chỉ có giang mai thanh quản giai đoạn ba và giang mai thanh quản di truyền là còn lẻ tẻ.
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                (hình)
I. Giang mai thanh quản thời kỳ một: săng loét

Ít khi chúng ta thấy săng loét thanh quản. 

Sách cũ tả săng loét như là một vết loét tròn hoặc trái xoan, bờ đều, nông, đáy xám, thường khu trú ở thanh thiệt hay ở sụn phễu. Luôn luôn có sưng hạch cổ ngang tầm xương móng.

II. Giang mai thanh quản thời kỳ hai.

Đôi khi chúng ta có thể gặp được giang mai thanh quản thời kỳ hai. Các triệu chứng thường kín đáo nên ít khi bệnh nhân đi khám bệnh. 

Triệu chứng chức năng chính và cũng là triệu chứng đưa bệnh nhân đến bác sĩ là khàn tiếng. Khàn tiếng xuất hiện vài tháng sau săng loét. Tiếng nói mất âm sắc, không vang, giống như tiếng còi bị ẩm ướt. Khàn tiếng có thể kéo dài hoặc chóng khỏi. Các triệu chứng khác như ngứa họng, nuốt vướng đôi khi có gặp nhưng không đáng kể.

Soi thanh quản chúng ta thấy những bệnh tích giang mai sau đây
a. Thể ñỏ: niêm mạc thanh quản, nhất là ở thanh đai đỏ và gồ gheà lởm chởm giống như lưỡi mèo.

b. Thể sần: xuất hiện những mảng miêm mạc (plaques muqueuses) ở thanh thiệt, ở nẹp phễu - thanh thiệt, ở băng thanh thất. Đây là những mảng nổi gờ, đỏ có một viền viêm bao vây chung quanh. Chúng ta cũng có thể thấy mảng niêm mạc ở thanh đai. Mảng niêm mạc thanh đai thường có một lớp giả mạc trắng xám che phủ. 

c. Thể loét: bờ của thanh đai bi loét thành cái khuyết.

d. Thể quá phát: niêm mạc bị thâm nhiễm dày hoặc có sùi như papilôm

e. Thể nề: hiếm có.

III. Giang mai thời kỳ ba.

Đại đa số những trường hợp giang mai thanh quản mà chúng ta gặp thuộc về thời kỳ ba. Bệnh tích thanh quản xuất hiện rất muộn sau săng loét có thể năm năm, mười năm, hoặc hơn nữa. Trái với giang mai thanh quản thời kỳ một và thời kỳ hai, giang mai thanh quản thời kỳ ba có thể gây ra biến chứng nguy hiểm như ngạt thở cấp hoặc di chứng như sẹo hẹp thanh quản.

Bệnh tích chủ yếu thời kỳ ba là gôm.

Gôm xuất phát từ niêm mạc hoặc từ màng sụn rồi đưa đến loét niêm mạc và hoại tử sụn.

1. Triệu chứng chức năng. 

Khó thở là triệu chứng chính. Khó thở đến từ từ, ngày càng tăng. Nhưng đôi khi khó thở đến đột ngột, khó thở thanh quản điển hình với tiếng rít, với co lõm, với nhịp thở chậm, khó thở ở thì hít vào... có thể đưa đến ngạt thở phải mở khí quản cấp cứu.

Gôm thanh quản nói chung là không đau, trừ khi bệnh tích khu trú ở mặt sau sụn phễu hoặc ở thanh thiệt. Tiếng nói không khàn trừ khi bệnh tích xuống đến thanh đai.

Ít ho, rối loạn nuốt hầu như không có. Hơi thở và đờm có mùi thối khi gôm đã vỡ.

2. Triệu chứng toàn thân.

Không có gì đáng kể: không sốt, không gầy, bệnh nhân đi lại và làm việc được.

Sự tương phản của triệu chứng chức năng (khó thở) và triệu chứng toàn thân là một đặc điểm của giang mai thanh quản.

3. Triệu chứng thực thể:

Gương thanh quản cho chúng ta thấy những hình ảnh khác nhau tùy theo giai đoạn của gôm. 

- Trong giai đoạn thâm nhiễm: niêm mạc sưng phồng lên, to bằng đầu ngón tay, nhẵn, màu đỏ sẫm. Gôm có thể khu trú ở thanh thiệt, ở sụn phễu, ở băng thanh thất, ở nẹp phễu - thanh thiệt, ở thanh đai, ở hạ thanh môn...

Gôm vỡ, sau đó một thời gian gôm mềm đi, vỡ ra và chảy nước vàng sánh như keo. Lỗ vỡ biến thành vết loét sâu, bờ đứng thẳng như miệng núi lửa đáy có mủ máu thối. Niêm mạc chung quanh vết loét sưng đỏ và có khi sần sùi. Vết loét ngày càng lan rộng và lan sâu. Những  gôm khác có thể xuất hiện bên cạnh.

- Viêm màng sụn: vết loét phá hủy màng sụn, bộc lộ sụn và làm hoại tử sụn. Chúng ta thấy niêm mạc sưng to lên và cố lỗ rò. Có khi màng sụn giáp trạng bên ngoài bị thủng và lỗ rò xuất hiện ra ngoài da. Mủ của viêm màng sụn có mùi thối. 

Viêm màng sụn phễu đi đôi với triệu chứng đau và khó nói (khớp nhẫn - phễu bị cố định).

Viêm màng sụn ở hạ thanh môn sẽ gây khó thở đột ngột và nguy hiểm.

- Sẹo: sau một thời gian loét hoặc sau khi sụn hoại tử đã rụng hết thì bệnh tích sẽ thành sẹo. Trên những chỗ loét cũ hoặc chỗ sụn bị mất, thường là thanh thiệt, chúng ta thấy những sẹo xơ trắng, chằng chịt và co dúm làm hẹp tiền đình hoặc thanh môn.

Nên lưu ý: giang mai thanh quản giai  đoạn ba không có hạch. 

IV. Các thể lâm sàng.

Trong giang mai thanh quản thời kỳ ba, ngoài gôm ra chúng ta còn có thể gặp một số thể lâm sàng khác.

a. U giang mai tỏa lan: 

Sự thâm nhiễm loang ra khắp thanh quản: tầng trên thanh môn, tầng thanh môn và tầng dưới thanh môn. Triệu chứng chức năng khá nhiều: đau, khàn tiếng khó thở... Thể này thường để lại những di chứng như: khó thở, khó nói...

b. Condyloâm (u loài): 

Trên niêm mạc thâm nhiễm, xuất hiện những hòn nổi gồ ghề hoặc những nụ sùi đỏ, cứng. Đây là những tổ chức xơ quá sản, không loét, gọi là condylôm. Condylôm thường không nhạy cảm với thuốc chống giang mai. 

c.Giang mai bẩm sinh thanh quản: 

Giang mai bẩm sinh có thể xuất hiện sớm ở trẻ em gây ra khàn tiếng, giọng đục hoặc khó thở. Soi thanh quản chúng ta thấy những bệnh tích niêm mạc của thời kỳ hai.

Giang mai bẩm sinh có thể xuất hiện muộn. Đây là những bệnh tích thời kỳ ba: gôm hoặc thâm nhiễm dày mà chúng ta gặp ở thiếu nhi. Giang mai thanh quản bẩm sinh thường ít nhạy cảm với thuốc. 

V. Biến chứng. 

Có hai biến chứng lớn: phù nề và sẹo hẹp đều đưa đến khó thở.

1. Phù nề: 

Phù nề xuất hiện đột ngột do lạnh, do uống iôđua kali hoặc xuất hiện từ từ do viêm màng sụn.

Bệnh nhân bị khó nuốt, khó thở, khó nói.

2. Sẹo hẹp: 

Nếu để lâu bệnh tích ăn vào đến sụn thì nhất định sẽ có sẹo hẹp. Loét thanh đai cũng đưa đến sẹo chằng chịt giữa hai bờ thanh đai làm hẹp thanh môn. Những sẹo xơ co dúm thường có xu hướng tái diễn sau khi cắt. Đây là một di chứng khó chữa. Khó thở là triệu chứng chính.

VI. Biến diễn, tiên lượng.

Nếu được điều trị đúng mức ngay trong giai đoạn đầu thì gôm sẽ tan đi và không để lại di chứng đáng kể. Nếu điều trị muộn hoặc không điều trị sẽ có những biến chứng mà chúng tôi đã nói. Những biến chứng do sẹp hẹp thường khó điều trị.

VII. Chẩn đoán. 

1. Chẩn đoán quyết định: 

Dựa vào những đặc điểm sau đây:

Trong giang mai thanh quản thời kỳ hai: thường có bệnh tích đặc hiệu ở niêm mạc họng. Các bệnh tích này không nhạy cảm với những phương pháp điều trị viêm thanh quản thông thường. Trong thời kỳ ba, hình ảnh của gôm sưng đỏ hoặc loét đủ làm chúng ta nghĩ đến giang mai và thử B.W hoặc phản ứng Nelson. Bệnh nhân không có hạch cổ.

2. Nên chẩn đoán phân loại với các bệnh sau đây:

- Lao thanh quản: thanh quản lao bẩn, có nhiều nước bọt ứ đọng, niêm mạc màn hầu, hàm ếch nhợt nhạt, có thương tổn lao ở phổi. Toàn thể trạng suy sụp, sốt, nuốt đau, ho nhiều. Trong đờm có vi khuẩn Koch. 

- Ung thư thanh quản: thường gặp ở người có tuổi. Tiếng nói khàn và cứng như tiếng gỗ vết loét khu trú trong một thời gian ở một bên thanh quản. Thanh đai và nửa bên thanh quản bị cố định sớm. Vết loét dễ chảy máu và nền bị thâm nhiễm cứng. Ung thư sẽ di căn vào hạch cổ, nhưng hạch xuất hiện muộn. Sinh thiết sẽ quyết định chẩn đoán.

- Bệnh tích lai căng: lao thanh quản có thể kết hợp với giang mai thanh quản.

Ung thư thanh quản cũng có thể kết hợp với giang mai thanh quản.

Trong những trường hợp này chẩn đoán phải dựa vào các xét nghiệm cận lâm sàng: phản ứng B.W, phản ứng Nelson, tìm vi khuẩn lao, làm sinh thiết, chụp X quang phổi...

Trong trường hợp có giang mai và ung thư thanh quản chúng ta phải tích cực chữa giang mai bằng penixilin và đồng thời tiến hành phẫu thuật hoặc lý liệu pháp.

VIII. Điều trị.

Cần phải điều trị nhanh và mạnh trước khi bệnh gây ra những thương tổn vĩnh viễn.

Trước kia người ta thường dùng cyanua thủy ngân hoặc acsénic (novarseno penzol) hoặc iodua kali. Ngày nay người ta dùng penixilin (15 triệu đơn vị) Benzathine Penixiline 1,2 triệu phối hợp với bismut tiêm vào bắp thịt.

Có hai loại bismut: một loại không tan trong dầu (iodobismuth) và một loại tan trong dầu (bivatol). Nên dùng loại tan trong dầu. Cách 3 ngày tiêm 1 ống lml (7cg bismut) vào mông, mỗi đợt 12 ống. Sau mỗi đợt nghỉ 1 tháng. Sau đó cho bệnh nhân uống iodua kali. Nhưng nên cẩn thận, thuốc có thể gây ra phù nề thanh quản (khó thở).

Đối với sẹo hẹp chúng ta giải quyết bằng cách nong thanh quản.

Nếu có khó thở nặng phải mở khí quản.

Phòng ngừa giang mai thanh quản nằm trong phòng bệnh giang mai nói chung. 

 Đối với những người mắc bệnh giang mai đang điều trị, nên bỏ thuốc lá, bỏ rượu, giữ răng miệng luôn luôn sạch sẽ để tránh những biến chứng phù nề thanh quản có thể xảy ra.

